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Phô lôc 1:
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thú y”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26  /2009/TT- BLĐTBXH ngày 05 tháng 8  
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội)

——————————
Phụ lục 1A:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề
Tên nghề: Thú  y
Mã nghề:  40640101


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp  Trung học phổ thông và tương đương;

( Tốt nghiệp trung học cơ sở thì học bổ sung chương trình văn hoá trung học phổ thông theo Quy định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng Trung cấp nghề, 
i. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:
+ Hiểu được kiến thức dược lý học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong lĩnh vực phòng trị bệnh;
+ Trình bày được kiến thức bệnh lý học các bệnh thông thường của vật nuôi, hiểu biết cách chẩn đoán và phòng trị các bệnh này;
+ Mô tả được tình trạng bệnh lý của các bệnh thường xảy ra cho vật nuôi;
+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Thú y trong việc quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;
+ Có trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ A. 

-  Kỹ năng:

+ Thực hiện được các biện pháp phòng chống dịch bệnh;
+  Hướng dẫn người chăn nuôi trong việc phòng trị các bệnh hay xảy ra;
+ Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, các quy trình về bảo quản thiết bị. 
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức: 

 + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định  hướng phát triển của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ sản xuất;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ để làm việc trong các điều kiện thời tiết và môi trường đặc biệt nhằm đảm bảo phục vụ lâu dài trong ngành. Sức khoẻ đạt loại I hoặc II theo phân loại của Bộ Y tế;
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ trung cấp nghề thú y, học sinh có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đ×nh; trực tiếp tổ chức kinh doanh mặt hàng thức ăn gia sóc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuốc thú y.
II. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2.550 giờ.

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 7 tuần (Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)

2.  Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 210 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2.340 giờ

    + Thời gian học bắt buộc: 1940 giờ; Thời gian học tự chọn: 400 giờ 
+ Thời gian học lý thuyết: 702 giờ; Thời gian học thực hành: 1638 giờ.
3.  Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở là: 1200 giờ. 
(Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả). 
III. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian; đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo bắt buộc

1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 

	Mã môn học, Mô đun
	Tên môn học , mô đun
	Thời gian của môn học, 
mô đun (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	Lý
 thuyết
	Thực
 hành
	Kiểm 
tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH - 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH - 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH - 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH - 04
	Giáo dục Quốc phòng- An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH - 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH - 06
	Ngoại ngữ
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun

đào tạo nghề bắt buộc
	1730
	374
	1272
	   84

	II.1
	Các môn học, mô đun

kỹ thuật cơ sở
	370
	174
	160
	36

	MH 07
	 Giải phẫu-sinh lý vật nuôi 
	100
	40
	50
	10

	MH  08
	 Dược lý thú y 
	100
	40
	50
	10

	MH 09
	 Giống vật nuôi 
	30
	14
	13
	3

	MH 10
	 Khuyến nông 
	30
	14
	13
	3

	MH  11
	 Dinh dưỡng và thức ăn chăn     nuôi 
	30
	14
	13
	3
3

	MH 12
	 Luật thú y 
	30
	18
	9
	3

	MH 13
	Quản trị kinh doanh 
	50
	34
	12
	4

	

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1360
	200
	1112
	48

	M§ 14
	 Kỹ thuật truyền giống 
	50
	18
	27
	5

	MH 15
	 Chẩn đoán và điều trị học 
	60
	20
	34
	6

	M§ 16
	 Phòng trị bệnh chung (zoonose) cho nhiều loài vật nuôi 
	50
	22
	24
	4

	M§ 17
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 
	120
	40
	70
	10

	M§ 18
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt 
	120
	40
	70
	10

	M§ 19
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 
	120
	40
	70
	10

	M§ 20
	 Kiểm tra thịt 
	40
	20
	17
	3

	M§ 21
	 Thực tập cơ bản 
	160
	
	160
	

	M§ 22
	 Thực tập cuối khóa 
	640
	
	640
	

	Tổng cộng 
	1940
	580
	1359
	101


IV. Chương trình môn học, mô đun đào tạo bắt buộc
        (Nội dung chi tiết cã Phụ lục kÌm theo)

V. Hướng dẫn sử dụng Chương trình khung trình độ trung cấp nghề để xác định chương trình dạy nghề

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.
1.1.Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian   
	Mã môn học, Mô đun
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian của môn học, 
mô đun ( giờ)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	 Lý thuyết
	Thực
hành
	Kiểm 
tra

	MH 23
	 Sử dụng internet 
	30
	14
	13
	3

	MH 24
	 Tiếng Anh chuyên ngành 
	30
	14
	13
	3

	MH 25
	 Vi sinh vật học đại cương 
	30
	14
	13
	3

	MH 26
	Vệ sinh an toàn thực phẩm 
	30
	14
	13
	3

	M§ 27
	 An toàn sinh học trong chăn nuôi 
	40
	16
	21
	3

	M§ 28
	 Thiết kế chuồng trại 
	60
	20
	35
	5

	M§ 29
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê,cừu, thỏ 
	120
	40
	72
	8

	M§ 30
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng 
	120
	40
	72
	8

	M§ 31
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chó mèo 
	120
	40
	72
	8

	
	Tổng cộng
	580
	208
	372
	44


                       ( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn;

         Thời gian dành cho các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn trong chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thú y là 400  giờ, chiếm 17 %  tổng thời gian thực học tối thiểu. Các cơ sở đào tạo khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn để xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp cho trường mình, thì tuỳ theo yêu cầu đặc thù của từng ngành, từng địa phương, vùng miền, mà chọn trong số các mô đun tự chọn mà chương trình khung giới thiệu ở điểm 2.1, phần V phía trên; hoặc có thể chỉ chọn một số mô đun tự chọn chuyên sâu do chương trình khung giới thiệu, rồi bổ sung các môn học, mô đun mới; thậm chí có thể tự xây dựng các chương trình môn học, mô đun tự chọn phù hợp để đưa vào giảng dạy sao cho thời gian đào tạo tự chọn tối thiểu đạt 400 giờ (trong đó thời gian dạy thực hành đạt từ 70 % đến 85%.

2.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp.

	SỐ TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, 

Trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

Không quá 30 phút

	2
	Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS
	- Thi viết

- Thi trắc nghiệm

- Thi vấn đáp
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề 
	- Viết 
- Trắc nghiệm
Bài tập thực hành
	- Không quá 150 phút

- Không quá 45 - 60 phút
- Không quá 2 giờ



3.  Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.
4. Các chú ý khác
Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học, mô đun tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học, mô đun trong chương đào tạo của trường mình để dễ theo dõi quản lý./.
Phụ lục  1B:

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
Tên nghề: Thú y
Mã nghề:  50640101


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

 Số lượng môn học, mô đun đào tạo:  47
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng nghề

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

-  Kiến thức:

          + Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

+Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của  vật nuôi;
+ Có trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ B. 

-  Kỹ năng:

+ Tổ chức được các thí nghiệm có qui mô nhỏ trong các trang trại; 
+ Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Thú y;  
+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn, hoặc người chăn nuôi;
+ Kinh doanh thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng Pháp luật.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức


+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ sản xuất;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp;

+ Thực hiện an toàn -  vệ sinh lao động. 

  - Thể chất và quốc phòng:


+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, có thói quen rèn luyện thân thể;


+ Đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của nghề đào tạo;


+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;


+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3.Cơ hội việc làm.

- Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ cao đẳng nghề Thú y, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể tổ chức được một của hàng thuốc Thú y ở quy mô nhỏ;
- Tham gia phục vụ những nghiên cứu nhỏ và vừa trong các trang trại
II. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 năm 

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3.750 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 10 tuần (Trong đó thi tốt nghiệp: 80giờ)

2.  Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

          + Thời gian học bắt buộc: 2310 giờ; Thời gian học tự chọn: 990 giờ.
+ Thời gian học lý thuyết: 588 giờ; Thời gian học thực hành: 1692 giờ

III. Danh mục môn học, mô đun đào tạo  bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian 

1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 

	Mã môn học,  Mô đun
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian của môn học, 
mô  đun (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	 Lý thuyết
	Thực 

hành
	Kiểm 

tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun

đào tạo nghề bắt buộc
	2470
	606
	1764
	100

	II.1
	Các môn học, mô đun

kỹ thuật cơ sở
	680
	336
	289
	55

	MH  07
	Giải phẫu và sinh lý vật nuôi
	120
	60
	50
	10

	MH 08
	Sinh hoá học động vật 
	60
	28
	28
	4

	MH 09
	Vi sinh vật thú y 
	60
	24
	33
	3

	MH 10
	Dược lý thú y 
	120
	60
	50
	10

	MH 11
	Giống vật nuôi 
	30
	14
	13
	3

	MH 12
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	60
	24
	33
	3



	MH 13
	Vệ sinh thú y 
	30
	14
	13
	3

	MH 14
	Miễn dịch học thú y 
	30
	18
	9
	3

	MH 15
	Phương pháp thí nghiệm 
	30
	14
	13
	3

	MH 16
	 Khuyến nông 
	30
	14
	13
	3

	MH 17
	 Bảo vệ môi trường 
	30
	14
	13
	3

	MH 18
	 Luật thú y 
	30
	18
	9
	3

	MH 19
	Quản trị kinh doanh 
	50
	34
	16
	4

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1790
	270
	1475
	45

	M§ 20
	 Kỹ thuật truyền giống 
	50
	18
	28
	4

	M§ 21
	 Chẩn đoán và điều trị học thú y 
	60
	20
	36
	4

	M§ 22
	 Phòng trị các bệnh chung cho nhiều loài 
	50
	22
	25
	3

	M§ 23
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 
	150
	62
	78
	10

	M§ 24
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt 
	150
	62
	78
	10

	M§ 25
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 
	150
	62
	78
	10

	M§ 26
	 Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác 
	60
	24
	32
	4

	M§ 27
	 Thực tập cơ bản 
	480
	0
	480
	0

	M§ 28
	Thực tập cuối khóa 

	640
	0
	640
	0

	Tổng cộng
	2920
	826
	1964
	130


2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo bắt buộc

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

IV. Hướng dẫn sử dụng Chuơng trình khung trình độ cao đẳng nghề để xác định chương trình dạy nghề

1. . Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.
Ngoài các môn học , mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục 3.1 và 3.2, các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học, mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung. Thời gian dành cho các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học, mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc bằng thời gian  đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học.

1.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo tự chọn và phân phối thời gian

	Mã môn học, Mô đun
	Tên môn học,  mô đun
	Thời gian của môn học, 
mô đun (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	Lý 

thuyết
	Thực 

hành
	Kiểm 

tra

	MH29
	Tin học ứng dụng và internet


	60
	20
	34
	6

	MH 30
	 Vi sinh vật đại cương 
	30
	14
	13
	3

	MH 31
	 Vệ sinh an toàn thực phẩm 
	30
	10
	17
	3

	MH32
	 Động vật học 
	60
	20
	35
	5

	MH 33
	 Soạn thảo văn bản 
	30
	10
	17
	3

	MH 34
	 Kỹ năng giao tiếp 
	30
	10
	17
	3

	MH 35
	 ứng dụng công nghệ sinh học 
	30
	14
	13
	3

	MH 36
	 Sinh học phân tử 
	30
	14
	13
	3

	MH 37
	 Thống kê sinh học 
	30
	14
	13
	3

	MH 38
	Bảo quản và chế biến sản phẩm công nghiệp 
	60
	24
	32
	4

	MĐ 39
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho thú hoang dã 
	120
	40
	73
	7

	                          MĐ 40
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh chó mèo 
	120
	40
	73
	7

	MĐ 41
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng 
	120
	40
	73
	7

	MĐ 42
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, cừu, thỏ 
	120
	40
	73
	7

	MĐ 43
	 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chim cảnh 
	90
	30
	50
	10

	MĐ 44
	An toàn sinh học trong chăn nuôi 
	40
	16
	21
	3

	MĐ 45
	 Vi sinh vật chăn nuôi 
	30
	10
	17
	3

	MĐ 46
	 Khai thác cỏ và đồng cỏ 
	50
	22
	25
	3

	MĐ 47
	Di truyền học ứng dụng trong chăn nuôi 
	60
	28
	27
	5

	Tổng cộng
	1140
	410
	636
	88


(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình  các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn. 

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường tự  xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;
- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường lựa chọn theo kiến nghị trong chương trình khung sẽ xác định theo quy định đã có trong chương trình khung.

2.. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	SỐ TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề


	Viết hoặc trắc nghiệm

Bài tập thực hành và vấn đáp


	Không quá 150 phút

Không quá 45 phút




3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

     Để  sinh  viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở đào tạo nên bố trí cho người học tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất,  kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.  Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác
Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học mô đun tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học mô đun trong chương đào tạo của trường mình để dễ theo dõi quản lý./.
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